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Tóm tắt: Bài viết sử dụng phư¬ng pháp tổng quan, phân tích
tài liệu để tìm hiểu khái niệm về giá trị, giá trị gia đình và phân
tích sự biến đổi giá trị gia đình ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu
cho thấy một số giá trị gia đình truyền thống dù có sự thay đổi
nhưng vÉn ®ưîc đề cao trong xã hội như các giá trị về hôn nhân,
giá trị của việc có con; trong khi một số giá trị truyền thống khác
lại có sự suy giảm tầm quan trọng như giá trị về sự trinh tiết,
giá trị đông con; đáng chú ý là một số giá trị mới đã xuất hiện
và ngày càng nhận ®ưîc sự ủng hộ của xã hội như giá trị về kiểu
loại hình gia đình phi truyền thống.(1)

Từ khoá: Hôn nhân - Gia đình; Giá trị gia đình; Gia đình Việt
Nam; Biến đổi giá trị gia đình.

Ngày nhận bài: 2/1/2018; ngày chỉnh sửa: 23/2/2018; ngày duyệt
đăng: 5/4/2018.

Trải qua những biến động của lịch sử, xã hội Việt Nam có những sự
giao thoa và tiếp nhận những hệ giá trị khác nhau. Những hệ giá trị đã
từng có ảnh hưëng mạnh đến gia đình Việt Nam có thể kể đến như hệ giá
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trị thời kỳ phong kiến với tư tưëng bất bình đẳng đối với phụ nữ, hệ giá trị
thời kỳ thực dân với tư tưëng tù do của phư¬ng Tây, và hệ giá trị thời kỳ
xây dựng chủ nghĩa xã hội và đổi mới, hội nhập quốc tế mang nhiều tư
tưëng hiện đại. Cùng với sự biến đổi của hệ giá trị nói chung, một số giá
trị gia đình Việt Nam hiện nay đã có những thay đổi so với trưíc đây.

Bài viết sử dụng phư¬ng pháp nghiên cứu tổng quan tài liệu để tìm hiểu
khái niệm về giá trị, giá trị gia đình, về sự biến đổi giá trị gia đình ở Việt
Nam và phân tích sự biến đổi của giá trị gia đình hiện nay so với truyền
thống, từ đó góp phần xác định sự vận động của giá trị gia đình trong giai
đoạn tới.

1. Khái niệm về giá trị, giá trị gia đình và biến đổi giá trị gia đình
ở Việt Nam

Khái niệm Giá trị

ở Việt Nam, có hai định nghĩa về khái niệm giá trị đáng chú ý trong từ
điển. Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam, “Giá trị” là: “1) Phạm trù triết
học, xã hội học chỉ tính có ích, có ý nghĩa của những sự vật, hiện tưîng tù
nhiên hay xã hội có khả năng thoả mãn nhu cầu, phục vụ lợi ích của con
ngưêi. ở đây, các sự vật, hiện tưîng ®ưîc xem xét dưíi góc độ đáng hay
không đáng mong muốn, có ý nghĩa tích cực hay không đối với đời sống
xã hội; 2) Phạm trù kinh tế nói lên thuộc tính của hàng hoá do lao động
hao phí để sản xuất hàng hoá quyết định” (Hội đồng quốc gia chỉ đạo biên
soạn từ điển bách khoa Việt Nam, 2002: 97). Theo Đại từ điển Tiếng Việt,
Giá trị là: “(1) Cái ®ưîc xác định có ích, có hiệu quả trong cuộc sống vật
chất và tinh thần; 2) Xác định hiệu lực của một việc làm; 3) Kết quả của
mọi điều kiện để sản xuất ra hàng hoá; 4) Số đo của một đại lưîng, hay số
®ưîc thay thế bằng một ký hiệu” (Nguyễn Như ý, 1998: 725).

Khái niệm “giá trị” định nghĩa trong các Từ điển mang tính phổ thông
nên không phù hợp đối với nghiên cứu chuyên sâu, do vậy, một số nhà
khoa học vẫn ®ưa ra định nghĩa riêng: ví dụ, tác giả Võ Văn Thắng cho
rằng “Giá trị trưíc hết là một phạm trù triết học dùng để chỉ sự đánh giá
những thành quả lao động sáng tạo vật chất và tinh thần của con ngưêi.
Nó có tác dụng định hưíng, đánh giá và điều chỉnh các hoạt động của xã
hội nhằm vư¬n tới cái đúng, cái tốt, cái đẹp, thúc đẩy sự tiến bộ xã hội”
(Võ Văn Thắng, 2006: 18).

Một số khác lại dựa vào những định nghĩa có tầm ảnh hưëng lớn, phổ
biến trên thế giới, ví dụ như định nghĩa Anthony Giddens coi: “Giá trị là
những ý niệm trừu tưîng xác định cái gì ®ưîc coi là quan trọng, đáng giá
và đáng ao ưíc trong phạm vi một nền văn hoá” (Lê Ngọc Văn, 2016: 20);
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hoặc của Rokeach “giá trị là sự đại diện và truyền tải nhận thức của những
nhu cầu”; Giá trị cá nhân “là một niềm tin bền vững về mét phư¬ng thức
hành động hay thực tại ®ưîc chấp nhận về mặt xã hội và cá nhân, có khả
năng thống nhất những lợi ích đa dạng khác nhau của các khoa học có liên
quan đến hành vi con ngưêi” (dẫn theo Trần Thị Minh Thi, 2017: 34).

Tổng hợp các định nghĩa về khái niệm giá trị ®ưîc sử dụng phổ biến
hiện nay ở Việt Nam trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học xã hội, có thể
nhận thấy giá trị thưêng để chỉ những điều mong muốn, tốt đẹp (mang tính
tích cực) ®ưîc cá nhân, cộng đồng chia sẻ và hưíng tới.

Giá trị gia đình

Khái niệm giá trị gia đình chưa nhận ®ưîc nhiều chú ý trong các
nghiên cứu ở Việt Nam. Các nhà khoa học dưêng như quan niệm giá trị
gia đình là một bộ phận của giá trị, ví dụ, “Hệ giá trị gia đình chỉ là một
bộ phận, một hợp phần trong hệ thống giá trị của toàn xã hội mà thôi” (Lê
Ngọc Văn, 2016: 22). Khi giá trị là cái đẹp, sự mong muốn, cái vư¬n tới,
thì giá trị gia đình cũng chỉ là những điều tốt đẹp, ®ưîc mong muốn, ®ưîc
vư¬n tới trong các mối quan hệ của gia đình.

Sự biến đổi của giá trị gia đình

Giá trị gia đình ®ưîc cho là “có sự vận hành và biến đổi theo thời gian”
(Lê Ngọc Văn, 2016: 30), và các tác giả Phan Huy Lê và Chung á cho
rằng giá trị không phải luôn luôn đi lên, “có mặt tốt hơn và có mặt kém đi
theo những mức độ khác nhau” (Phan Huy Lê, Chung ¸, 1997). Tác giả
Trần Thị Minh Thi đi sâu vào bản chất của biến đổi thì cho rằng “Điểm
đặc trưng trong sự biến đổi giá trị về các quan hệ gia đình chính là những
thay đổi căn bản về vai trò giới trong phân công lao động trong gia đình”
(Trần Thị Minh Thi, 2017: 39).

2. Những biến đổi về giá trị gia đình ở Việt Nam 

Để so sánh sự biến đổi, ta có thể tạm phân loại gia đình Việt Nam thành
hai mô hình: Gia đình truyền thống (chỉ những kiểu gia đình trong thời kỳ
phong kiến, chịu ảnh hưëng từ tư tưëng gia trưëng, khoảng trưíc 1959)
và gia đình hiện đại (xuất hiện sau năm 1959, khi có Luật Hôn nhân và
Gia đình, với những đặc trưng như bình đẳng giới và hôn nhân tự nguyện)
(Trần Thị Minh Thi, 2017: 42). Việc phân loại mô hình gia đình này giúp
ta thấy ®ưîc rõ hơn sự biến đổi gia đình Việt Nam trong thời gian gần đây.

2.1. Giá trị của tình yêu nam nữ

Trong xã hội Việt Nam truyền thống, tình yêu nam nữ không ®ưîc coi
trọng. Theo tác giả Đào Duy Anh thì việc hôn nhân có nhiệm vụ chính là
duy trì nòi giống gia đình, dòng họ, cho nên việc hôn nhân là việc của gia
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đình, dòng họ; tình cảm nam nữ là thứ không quan trọng (Đào Duy Anh,
1992: 123-126). Tác giả Lê Ngọc Văn cũng cho rằng trong gia đình truyền
thống, con cái không có quyền tự do lựa chọn hôn nhân, giá trị của tình
yêu nam nữ hoàn toàn không ®ưîc đề cao, mà đề cao sự sắp đặt của cha
mẹ (Lê Ngọc Văn, 2011: 82). Tác giả Huỳnh Công Bá khi nghiên cứu Luật
Gia Long đã cho thấy luật đã quy định hôn nhân là cha mẹ, họ hàng quyết
định chứ không phải do tình yêu nam nữ (Huỳnh Công Bá, 2005: 29-30).

Sự phản đối mô hình hôn nhân sắp đặt để chuyển sang mô hình hôn
nhân tự nguyện, đề cao giá trị tự do yêu ®ư¬ng của đôi nam nữ bắt đầu nổi
lên trong thời kỳ ngưêi Pháp cai trị Việt Nam. Những tư tưëng tù do từ
phư¬ng Tây đã tạo nên một sự biến đổi trong nhận thức về tình yêu của
ngưêi dân thành thị, cùng với sự ra đời của chữ Quốc ngữ, báo chí và văn
học chữ Quốc ngữ đã đả phá sự sắp xếp của bố mẹ và đề cao tình yêu nam
nữ. Sự đả phá hôn nhân sắp đặt thưêng bị đàn áp nhưng sự đấu tranh còng
rất quyết liệt, do đó, xuất hiện cả những hưíng đi tiêu cực: để bảo vệ tình
yêu, đôi nam nữ “gây ấn tưîng mạnh mẽ nhất bằng tự tử” (Đặng Cảnh
Khanh, Lê Thị Quý, 2007: 131).

Sau năm 1959 mô hình hôn nhân tự nguyện trong gia đình Việt Nam
hiện đại, và giá trị tình yêu của nam nữ ®ưîc bảo vệ bởi luật pháp. Luật
Hôn nhân và Gia đình đầu tiên (1959) đã đảm bảo quyền tự do kết hôn của
đôi nam nữ, cấm cưìng ép kết hôn và cản trở hôn nhân tự do. Các Luật
Hôn nhân và Gia đình của các giai đoạn sau đó đều có những quy định
khuyến khích hôn nhân tự nguyện, nghiêm cấm mọi hình thức ngăn cản
hôn nhân tự nguyện hoặc cưìng ép hôn nhân.

Đến nay, nhiều nhà khoa học ở Việt Nam cho biết mô hình quyết định
kết hôn đang tiến triển theo hưíng quyền lực của cha mẹ quyết định hoàn
toàn hôn nhân của con cái giảm dần và tăng dần sự tự do lựa chọn của đôi
nam nữ (Nguyễn Hữu Minh, 1999; Nguyễn Đức Chiện, 2008). Cũng có
nhà khoa học cho rằng, việc ngày càng giảm đi quyền cha mẹ quyết định
hoàn toàn hôn nhân của con cái hiện nay không có nghĩa là quyền quyết
định hoàn toàn của con cái tăng lên, mà phổ biến mô hình quyền quyết
định là của con cái nhưng vẫn cần có sự đồng ý của bố mẹ (Lê Ngọc Văn,
2007). Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng cha mẹ thưêng phải
đồng ý khi ®ưîc hái ý kiến, do vậy, có thể sự đồng ý của bố mẹ chỉ là hình
thức; thực tế việc quyết định hôn nhân là hoàn toàn do con cái, giá trị tình
yêu của đôi nam nữ như vậy đã ®ưîc đảm bảo.

2.2. Giá trị của sự trinh tiết, vấn đề tình dục trưíc hôn nhân

Trong xã hội truyền thống, xã hội có sự đánh giá và nhìn nhận về giá
trị trinh tiết của phụ nữ rất khắt khe. Khi hôn nhân không phải là quyền
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quyết định của đôi nam nữ, mà quyền quyết định là của cha mẹ, thì một
trong những yếu tố quan trọng mà họ đánh giá là sự trinh tiết, hay vấn đề
quan hệ tình dục trưíc hôn nhân của ngưêi con gái.

Trong xã hội truyền thống, quan hệ tình dục trưíc hôn nhân đối với phụ
nữ là điều cấm kỵ (Nguyễn Đức Chiện, 2011), vi phạm chuẩn mực này sẽ
bị trừng phạt nặng nề về cả thể xác và tinh thần (Trần Thị Vân Nư¬ng,
2016: 244). Ngưêi con gái trinh tiết ®ưîc đánh giá cao, ®ưîc coi là phẩm
chất của ngưêi phụ nữ.

Ngày nay, bối cảnh giao lưu quốc tế đã và đang làm biến đổi nhanh
chóng các quan niệm của xã hội; quan niệm về quan hệ tình bạn, tình yêu
đã biến đổi “cởi mở”, “thực dụng” hơn. Các quan hệ tình yêu chớp
nhoáng, sống thử, quan hệ tình dục trưíc hôn nhân ®ưîc đánh giá là đang
phát triển lan rộng trong giới trẻ, đặc biệt là nhóm sinh viên, công nhân ở
các thành phố lớn (Nguyễn Đức Chiện, 2011). Theo kết quả một cuộc khảo
sát, có 28,2% ngưêi trả lời cho rằng quan hệ tình dục trưíc hôn nhân là
bình thưêng (Trần Thị Vân Nư¬ng, 2016: 245). Tuy nhiên, chưa có nghiên
cứu nào chỉ ra ®ưîc tỉ lệ quan hệ tình dục trưíc hôn nhân trong gia đình
truyền thống là bao nhiêu phần trăm vì trưíc đây chưa có nghiên cứu
về vấn đề này, nhưng “...ai cũng biết là tỉ lệ quan hệ tình dục trưíc hôn
nhân tăng lên” (Khuất Thu Hồng, 2015). Tình dục trưíc hôn nhân đã ®ưîc
một bộ phận thanh niên chấp nhận, và lối sống này đang trở thành một
hiện tưîng bình thưêng của một nhóm xã hội; và vấn đề trinh tiết của
ngưêi con gái không còn là giá trị cực kỳ quan trọng như trưíc đây nữa.

2.3. Giá trị của hôn nhân

Gia đình Việt Nam truyền thống đánh giá rất cao hôn nhân, đây ®ưîc
coi là một trong những giá trị quan trọng nhất của con ngưêi. Ngưêi đến
tuổi mà chưa kết hôn bị coi là chưa ổn định cuộc sống.

Trong xã hội hiện đại, quan niệm hôn nhân là tất yếu không còn mạnh
mẽ như trong xã hội truyền thống (Nguyễn Hữu Minh, 2014:28-29). Theo
một nghiên cứu, chỉ có một tỷ lệ nhỏ ngưêi trả lời có thái độ giữ hôn nhân
bằng mọi giá, còn lại phần lớn mọi ngưêi (khoảng 4/5 tổng số ngưêi trả
lời) cho rằng có thể ly hôn trong một số trưêng hợp (Trần Thị Cẩm Nhung,
2015:36). Sự gia tăng tỉ lệ ly hôn, ly thân dù đang còn chậm nhưng cùng
với sự gia tăng của con số những ngưêi lựa chọn cuộc sống độc thân cho
thấy, với một bộ phận ngưêi Việt Nam, hôn nhân đã mất dần vị trí là giá
trị hàng đầu (Khuất Thu Hồng, 2015).

Bên cạnh đó, cũng có những nghiên cứu cho rằng: dù có những suy
giảm, nhưng hôn nhân đối với con ngưêi Việt Nam vẫn là một giá trị lớn.
Hôn nhân vẫn là một chuẩn mực ®ưîc đa số ngưêi dân thừa nhận hiện nay
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(Trần Thị Vân Nư¬ng, 2016: 246), và không chỉ những ngưêi ®ưîc coi là
thuộc tầng lớp cũ ít thích nghi với cái mới, mà nhiều thanh niên vẫn đánh
giá cao giá trị của hôn nhân: 61% số thanh niên cho rằng hôn nhân là bưíc
chuyển lớn (Cầm Trang, 2010). 

2.4. Giá trị của mô hình gia đình truyền thống

Mô hình gia đình truyền thống ®ưîc đánh giá cao là gia đình toàn vẹn,
có đủ bố mẹ, có nhiều con, có con trai, có nhiều thế hệ chung sống (Thảo
Linh, 2015). Chính vì đề cao mô hình truyền thống, các kiểu mô hình
khuyết thiếu, sống chung trưíc hôn nhân, gia đình ly hôn, gia đình không
con, gia đình đồng giới... thưêng bị định kiến hoặc bị cho rằng là những
mô hình đáng thư¬ng hại.

Hiện nay, ở Việt Nam đã có cách nhìn nhẹ nhàng hơn với các kiểu loại
gia đình khác với gia đình truyền thống. Theo kết quả khảo sát của Viện
Nghiên cứu Kinh tế, Xã hội và Môi trưêng, một tỷ lệ khá cao những ngưêi
®ưîc hỏi có quan điểm trung lập với loại hình gia đình đơn thân do ly hôn
(35,3%) đơn thân do không kết hôn (33,7%), sống chung không kết hôn
(26,4%) hoặc gia đình không có con (32,1%) (Thảo Linh, 2015). 

Gần đây, xuất hiện hiện tưîng tình yêu đồng tính, hôn nhân đồng tính.
Khi mới xuất hiện, vấn đề này gặp phải sự phản đối gay gắt, nhưng đến
nay định kiến đối với nhóm ngưêi này đã giảm, tỷ lệ ủng hộ gia đình đồng
tính tuy vẫn là tỷ lệ thấp, nhưng đã lên đến 19% (Thảo Linh, 2015). Có
thể nói, sự kỳ thị với hiện tưîng tình yêu đồng tính, hôn nhân đồng tính
có phần nào giảm bớt tuy vẫn là vấn đề gây nhiều tranh luận trong xã hội
Việt Nam hiện đại.

2.5. Giá trị của ngưêi chồng trong gia đình

Trong gia đình truyền thống, ngưêi chồng ®ưîc gắn với giá trị là tối
thưîng, có tất cả các quyền lực trong gia đình “từ việc lớn đến việc nhỏ”
(Lê Thị Hồng Hải, Mai Văn Huyên, 2016: 210). Tuy nhiên, cũng có ý kiến
cho rằng thực tế trong gia đình Việt Nam truyền thống cũng đã có sự coi
trọng sự bình đẳng trong quan hệ vợ chồng, thể hiện ở câu “thuận vợ thuận
chồng”, và “trên thực tế, ngưêi vợ nhiều khi lại có vai trò lớn và quyết định
trong gia đình” (Văn Quân, 1995: 17).

Hiện nay vấn đề này vẫn còn nhiều ý kiến trái ngưîc. Khuôn mẫu “đàn
ông là trụ cột gia đình” hay “cha là nóc nhà” vẫn phổ biến (Thảo Linh,
2015). Nhưng cũng có những ý kiến cho rằng quyền của ngưêi nam giới
trong gia đình truyền thống đã không còn giữ ®ưîc vị thế tuyệt đối trong
gia đình hiện nay, sự bình đẳng nam nữ đang ngày càng ®ưîc xã hội đón
nhận (Lê Thị Hồng Hải, Mai Văn Huyên, 2016: 209) và thậm chí vợ
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chồng gần như đã bình đẳng: kết quả điều tra tại Thái Bình cho thấy tỷ lệ
vợ chồng cùng quyết định ngang nhau những việc quan trọng trong gia
đình chiếm đến 34,7%, trong khi tỷ lệ ngưêi chồng toàn quyền quyết định
chỉ chiếm 4,1% (Lê Thị Hồng Hải, Mai Văn Huyên, 2016: 210).

Các nhận xét giá trị ngưêi chồng trong gia đình khác nhau trong nghiên
cứu có thể do từng góc độ nghiên cứu, khu vực nghiên cứu, đối tưîng
nghiên cứu, hay quan điểm của ngưêi nghiên cứu... nhưng nhìn chung,
phần lớn các tác giả đều cho rằng giá trị của ngưêi vợ trong gia đình hiện
nay ®ưîc nâng lên, ngày càng bình đẳng hơn và giá trị “trụ cột gia đình”
của ngưêi chồng giảm đi, không còn là tuyệt đối như trưíc kia.

2.6. Giá trị của việc sinh con, và có con trai

Gia đình truyền thống đề cao giá trị của việc có con, và ®ưîc coi là mục
đích chính của việc lập gia đình. Trong gia đình truyền thống, mục đích
đầu tiên của hôn nhân là chức năng sinh con (Thảo Linh, 2015). Tác giả
Hồ Bá Thâm nhận xét rằng, ngoài việc rất coi trọng con, gia đình truyền
thống “lại quá trọng con trai, sinh nhiều con” (Hồ Bá Thâm, 2006: 486).

Hiện nay việc có con vẫn là một vấn đề quan trọng, theo tác giả Lê Thi
“nhìn chung, đa số các cặp nam nữ đã kết hôn đều mong muốn có con”
(Lê Thi, 2017: 22). Xu hưíng muốn đẻ con trai vẫn tồn tại trong mét bé
phận ngưêi dân (Nguyễn Hữu Minh, 2014: 28-29), nhưng phổ biến hiện
nay ngưêi dân đã chuyển hưíng sang ưu tiên dành cho việc học hành, sức
khoẻ của con (Nguyễn Hữu Minh, 2014: 28-29).

3. Kết luận

Qua nghiên cứu những vấn đề về giá trị gia đình, chúng ta thấy những
vấn đề lý luận như định nghĩa, thành phần, tính chất của giá trị gia đình
Việt Nam chưa ®ưîc thống nhất, các nghiên cứu về giá trị gia đình còn
khá hạn chế trong lĩnh vực khoa học xã hội ở Việt Nam.

Kết quả các nghiên cứu về gia đình truyền thống và hiện đại cho thấy
nhiều giá trị đã có biến đổi, tuy nhiên, vẫn có một số giá trị vẫn giữ ®ưîc
vị trí quan trọng của nó. Ngày nay xu hưíng biến đổi giá trị là những giá
trị tinh thần giảm sót; những giá trị về kinh tế, ảnh hưëng đến việc đảm
bảo cuộc sống thực tế của của thành viên gia đình đang tăng lên.

Sự biến đổi giá trị gia đình chịu tác động nhiều từ sự biến động kinh tế,
văn hoá, xã hội của đất nưíc. Sự tác động của kinh tế thị trưêng làm tăng
lên những giá trị về kinh tế; sự giao lưu quốc tế làm xuất hiện những mô
hình hôn nhân gia đình mới, những giá trị mới xuất hiện và đang dần dần
®ưîc ngưêi dân chấp nhËn.n
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Chú thích
(1) Bài viết là sản phẩm của Đề tài cấp Bộ trọng điểm “Những giá trị cơ bản

của gia đình Việt Nam hiện nay” (Mã số: KHXH-GĐ/16-19/10). Đề tài thuộc
Chư¬ng trình “Nghiên cứu, đánh giá tổng thể về gia đình thời kỳ công nghiệp hóa
- hiện đại hóa đất nưíc và hội nhập quốc tế” của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội
Việt Nam.
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